NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT


Tp.HCM, ngày...........tháng............năm..................

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

(Áp dụng cho cá nhân có SXKD)

I. GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG

1. Tên khách hàng: 

2. Họ tên vợ/chồng: 
3. Hộ khẩu thường trú:
4. Chỗ ở hiện tại: 
5. Điện thoại liên hệ:
Fax:

6. Giấy CN ĐKKD số:
Đăng ký lần đầu ngày: 
7. Ngành nghề kinh doanh: 

II. NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Số tiền đề nghị vay:
Thời hạn vay: 
2. Hình thức vay:  
3. Mục đích vay: 
4. Phương thức trả nợ đề nghị: 
5. Tài sản bảo đảm tiền vay: 
6. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: 
III. QUAN HỆ GIỮA KHÁCH HÀNG VỚI NAVIBANK VÀ CÁC TCTD KHÁC

1. Quan hệ với Navibank

a) Quan hệ tín dụng: 

b) Quan hệ phi tín dụng: C
2. Quan hệ với các TCTD khác

3. Tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng theo phiếu trả lời thông tin CIC: [ghi rõ số, ngày phiếu trả lời thông tin CIC, các nội dung chính trong CIC, nếu có sự khác biệt giữa thông tin CIC và các thông tin ở mục 1, 2 nêu trên thì cũng nêu rõ (nếu có thể), nếu phiếu trả lời thông tin CIC có những thông tin như nợ cần chú ý, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi,... thì cần phải giải trình rõ các vấn đề này]

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

1. Thẩm định chung về khách hàng, quá trình hoạt động SXKD của khách hàng

a) Lịch sử hình thành và hoạt động
b) Vốn ĐKKD: 400 triệu đồng 

c) Ngành nghề kinh doanh: Mua bán phụ tùng và sửa chữa oâtoâ
d) Chủ sở hữu: Chủ sở hữu là chị Phan Thị Ngọc Lệ đứng tên ÑKKD, nhưng chồng là anh Trương Tấn Đạt là người thợ chính trực tiếp quản lý garage có tay nghề cao và hoạt động trong lĩnh vực này gần möôùi name.
2. Tình hình sản xuất kinh doanh

a) Sản phẩm, dịch vụ: Dịch vụ chủ yếu của khách hàng là là sửa chữa và mua bán phụ tùng xe oâtoâ chiếm khoảng 98% tổng dooanh thu , 2% còn lại là cho thuê xe hàng tháng. Dịch vụ sửa chữa và mua bán xe củ của khách hàng khá ổn định vì kinh nghiệm và tay nghề làm đồng , phục hồi máy móc và đại tu hoàn chỉnh của anh Trương Tấn Đạt (QUÍ) là khá cao và kinh nghiệm lâu năm. Cho nên lượng khách hàng luôn dồi dào và ổn định. Sự phục vụ tận tình, chu đáo mà anh chi chủ cơ sở chú ý huấn luyện cho công nhân và bộ phận phục vụ rất kỹ càng ngày làm danh tiếng và chất lượng phục vụ của Garage QUÍ trở nên khá nổi tiếng hiện nay trên địa bàn Thị xã Thủ Dầu Một và khu vực lân can.
 b) Văn phòng, nhà xưởng, kho bãi: Hiện tại Garaage mới đang sửa chữa nâng cấp tại địa chỉ 2/10 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương là đất của gia đình khách hàng sở hữu do chính chị Phan Thị Ngọc Lệ đứng tên. Diện tích toàn khu vực là 831 m2 là khá rộng rãi, phù hợp với dịch vụ garage đang hoạt động.

Ngoài ra cơ sở đã mở thêm Garage Bình Dương tại 27/5 K7 Phú Hoà, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương trên danh nghĩa là hợp tác kinh doanh nhưng thực chất là mua lại toàn bộ quyền kinh doanh cơ sở này. Địa điểm này nằm ngay khu trung tâm thị xã càng tạo cơ hội thuận tiện để cơ sở phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

c) Máy móc thiết bị, công nghệ: Máy móc thiết bị sử dụng hiện tại là công nghệ trung bình trong phục vụ garage tổng giá trị ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nhưng khi garage mới hoàn thiện cơ sở dự tính sẽ đầu tư thiết bị qui mô hơn, hiện đại hơn để tiến tới phục vụ các khách hàng sang trọng hơn có giá trị xe cao hơn và các loại xe đời mới hiện giờ. Thiết bị cơ sở dự tính đầu tư cho garage mới trị giá khoảng 300 triệu đồng.
d) Lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh: Khi cả hai garage cùng hoạt động thì tồng số lao động là khoảng 20 người. Trong đó có 4 thợ máy tay nghề cao và 2 thợ chính làm đồng cũng có kinh nghiệm lâu năm.
e) Nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào: Chủ yếu là mua lại xe củ hay xe bị hư do tai nạn và các loại xe củ nhập khẩu do các salon đưa về phục hồi, dại tu. Phụ tùng, tthieát bị cũng đa dạng từ các hãng và các chợ đầu mới tại TPHCM rất dồi dào. Thanh toán thường là trả hàng tháng sau khi kết sổ công nợ. Nhìn chung nguồn hàng đầu vào khá phong phú, không bị độc quyền, deå tìm kiếm nhà cung cấp.
f) Thị trường tiêu thụ: Chủ yếu là khách hàng quen đã biết danh tiếng của cơ sở. Thanh toán rất thuận lợi. Thường khách hàng đặt trước kiểu dáng loại xe, đời và model xe rồi cơ sở tìm kiếm và đáp ứng. Cho nên khách thường đặt tiền cọc trước từ hơn 50% giá trị. Còn các dịch vụ sửa chữa thì tiền mặt ngay sau khi hoàn thaønh.Thôøi gian tới khi mà chủ trương cho phép nhập xe củ từ nước ngoài vào Việt Nam hoạt động manh thì dịch vụ garage của cơ sở càng gặp thuận lợi cho sự phát triển và mở rộng của mình.
3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Đvt: triệu đồng/tháng

	TT
	Khoản mục
	Số tiền

	1
	Doanh thu bình quân
	669

	2
	Chi phí nguyên vật liệu chính, haøng hóa đầu vào
	540

	3
	Chi phí nhân công
	19.2

	4
	Chi phí xăng dầu, điện, nước, điện thoại,…
	4

	5
	Chi phí thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng
	4

	6
	Đóng thuế và các khoản chi phí khác bằng tiền
	1.3

	10
	Lợi nhuận
	100.5


Doanh thu này dựa trên kê khai của cơ sở và qua thực tế khảo sát từ các garage cùng địa bàn và qui mô nhận thấy có cơ sở tin cậy. Nguồn thu nhập từ 2 garage như trên có thể chấp nhận được.  
4. Tình hình tồn kho, công nợ 

a) Tồn kho NVL, hàng hóa: Thường cơ sở thu mua các loại xe củ, xe hư hỏng nặng dự trữ trung bình từ 7 đến 10 chiếc các loại để làm sẵn và giới thiệu chào bán cho khách hàng trị giá khoảng  từ 630 triệu đồng đến 900 triệu đồng và phụ tùng dự trữ cũng khoảng 200 triệu đồng
b) Công nợ phải thu: Thường rất ít, không đáng kể. Chỉ khách hàng thật thân tình mới cho thiếu từ 20% đến 30% giá trị.
c) Công nợ phải trả: Cũng không nhiều. Sau khi kết toán chỉ thiếu lại nhà cung cấp không quá 100 triệu đồng và thời gian cũng không hơn 15 ngày.
5. Thu nhập hiện tại

a) Tổng thu nhập: 100.5 triệu đồng từ 2 garagevaø 14 triệu đồng từ cho thuê 3 xe. Tổng cộng thu nhập là 114.5 triệu đồng. 

b) Tổng chi (ngoài chi phí SXKD kể trên): Chi tiêu gia đình hàng tháng khoảng 10 triệu đồng.
c) Thu nhập còn lại: 104.5 triệu đồng.
 V. THẨM ĐỊNH NHU CẦU VAY VỐN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ MANG LẠI TỪ VỐN VAY

 Mục đích khoản vay: Sửa chữa nâng cấp nhà và garage, mua mua trang thiết bị, phụ tùng phục vụ dịch vụ garage.
a) Tổng nguồn vốn cần thiết: 3 tỷ đồng gồm:
· Sửa chữa, nâng cấp nhà và garage: 1.6 tỷ đồng

· Mua trang thiết bị phục vụ nâng cấp garage mới: 400 triệu đồng

· Mua xe củ, phụ tùng dự trữ: 1 tỷ đồng

b) Phần vốn tự có của khách hang: Khoảng 1.5 tỷ đồng. Gồm: Đã chi sửa chữa, nâng cấp nhà và garage là hơn 1 tỷ đồng và khoaøng 500 triệu đồng là vốn lưu động đang mua xe củ và phụ tùng phục vụ kinh doanh.
c) Vốn vay ngân hàng: 1.5 tỷ đồng
d) Thời hạn vay: 12 thaùng
e) Phương thức vay: Thông thường
f) Phương thức trả nợ: Gốc trả làm 2 lần moåi 6 tháng, lãi trả hàng tháng theo dư nợ từng thời kỳ.
g) Nguồn thu nhập trả nợ: Từ nguồn thu nhập 2 garage và cho thuê 3 xe du lịch 
h) Quản lý khoản vay và giải ngân: Kiểm tra hoạt động cơ sở 2 tháng một lần. Giải ngân tiền mặt theo hợp đồng sửa chữa, nâng cấp nhà và garage; theo hợp đồng mua bán xe củ và trang thiết bị phục vụ hoạt động garage mới
2. Hiệu quả kinh tế mang lại từ vốn vay 
Thực hiện mục đích nâng cấp cơ sở kinh doanh, đổi mới trang thiết bị mở rộng dịch vụ. Từng bước phát triển thương hiệu và qui mô cơ sở.

VI. TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY

Mô tả chi tiết tài sản bảo đảm: Thế chấp QSD đất
  831 m2 tại 2/10 Ấp Bình phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Bình Dương và 1092 m2 tại Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
a) Chủ sở hữu: Phan Thị Ngọc Lệ
b) Trị giá tài sản bảo đảm: 3.1 tỷ đồng theo tờ trình thẩm định giá ngày  tháng   năm  
c) Giá trị tài sản được định giá theo tờ trình thẩm định giá ngày.......tháng........năm..............

VII. HIỆU QUẢ MANG LẠI TỪ KHOẢN VAY VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG

1. Hiệu quả mang lại từ khoản vay: Tổng số lãi dự kiến từ khoản vay là khoảng 155.25 triệu đồng
2. Khả năng phát triển khách hàng: Khả năng phát triển thêm nữa của khách hàng là còn khá lớn, nên nhu cầu về vốn cũng sẽ tăng lên. Nếu khách hàng lần này giao quan hệ giao dịch uy tín trả nợ đúng hạn chúng ta sẽ duy trì phục vụ thì tương lai khách hàng sẽ có mức giao dịch lớn hơn hứa hẹn mang thêm lợi nhuận cho Navibank.
VIII. RỦI RO TỪ KHOẢN VAY VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO

1. Rủi ro từ khoản vay:

Nguồn thu nhập còn lại không đủ trả gốc khi đến hạn, khách hàng phải sử dụng nguồn vốn kinh doanh tự có để bù đắp làm nguồn vốn kinh doanh ít đi sẽ hạn chế cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh. Nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến trả nợ khoản vay.

2. Các biện pháp hạn chế rủi ro

Rủi ro nêu trên không ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ củ khoản vay. Vì thu nhập còn lại của khách hàng là 104.5 triệu đồng/tháng trừ lãi vay hàng tháng khoảng 17.5 triệu đồng cho 6 tháng đầu còn lại mổi tháng là 87.5 triệu đồng đến hạn trả gốc cũng tích lũy được 525 triệu đồng chỉ phải lấy từ vốn kinh doanh lá 225 triệu đồng cho lần đầu.Cuối kỳ số bù đắp sẽ ít hơn. Thời gian vay là ngắn hạn, nên rủi ro nêu trên khó có cách giải quyết trực tiếp. Chúng ta chỉ có thể 
IX. ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN TÀI TRỢ

1. Đề xuất tài trợ

a) Tài sản bảo đảm tiền vay: Thế chấp QSD đất
  831 m2 có nhà và garage đang xây dựng tại 2/10 Ấp Bình phước B, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Bình Dương và 1092 m2 đất tại Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
b) Trị giá tài sản bảo đảm tiền vay: 3.1 tỷ đồng
c) Số tiền cho vay: 1.5 tỷ đồng
d) Thời hạn cho vay: 12 thaùng
e) Hình thức cho vay: Thông thường
f) Lãi suất cho vay: 1.15%/tháng cho 6 tháng đầu và điều chỉnh theo lãi suất theo từng thời kỳ của Navibank cho 6 tháng sau.
g) Phương thức trả lãi, vốn: Vốn trả làm 2 lần moåi 6 tháng, lãi trả hàng tháng theo dư nợ từng thời kỳ.
h) Nguồn trả lãi, vốn: Từ thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt của cơ sở và nguồn vốn tự có của khách hàng
i) Lịch giải ngân, hình thức giải ngân, điều kiện giải ngân: Giải ngân một lần bằng tiền mặt theo hợp đồng thể hiện mục đích vay đã nêu ở trên.
j) Đề xuất khác (nếu có)

2. Các điều kiện tài trợ

a) Chế độ kiểm tra mục đích vay, các hồ sơ bổ sung để chứng minh mục đích vay: Hợp đồng thê hiện mục đích vay, Kiểm tra thực tế MMTB và phụ tùng ,thiết bị dự trö.û
b) Chế độ kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Kiểm tra hoạt động của cơ sở định kỳ 2 tháng moat lần.

CHUYÊN VIÊN QHKH

XII. XÉT DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

1. Ý kiến của Trưởng Phòng QHKH


Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............


TRƯỞNG PHÒNG QHKH

2. Ý kiến của Phó Tổng Giám đốc


Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............


PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

3. Ý kiến của Tổng Giám đốc


Tp.HCM, ngày ......... tháng ......... năm ............


TỔNG GIÁM ĐỐC
TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG 
Trang 1/7

